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II. NỘI DUNG ÔN TẬP
BÀI 1
1. Tên bài: Điều phối CPU
2. Số tiết dự kiến: 4 tiết 
3. Mục tiêu: Làm chủ các thuật giải điều phối CPU

4. Các đề mục chi tiết:

1.1. Khái niệm chung (Basic Concepts)

· Chu trình CPU và I/O (CPU - I/O Burst Cycle)

· Trình điều phối CPU (CPU Scheduler)
· Điều phối có tiếm quyền (Preemptive Scheduling)
· Trình điều vận (Dispatcher)
1.2. Tiêu chí điều phối (Scheduling Criteria)

· Tối đa công suất sử dụng CPU (CPU Utilisation)

· Tối đa thông suất hệ thống (Throughput)

· Tối thiểu thời gian lưu (Turnaround Time)

· Tối thiểu thời gian chờ (Waiting Time)

· Tối thiểu thời gian đáp ứng (Response Time)

1.3. Các thuật giải điều phối (Scheduling Algorithms)

· Đến tröôùc-Chaïy trước (First-Come, First-Served Scheduling - FCFS)

· Ngắn hôn-Chaïyï trước (Shortest-Job-First Scheduling - SJFS)
· Điều phối theo độ ưu tiên (Priority Scheduling - PS)
· Điều phối theo vòng Robin (Round-Robin Scheduling - RRS)
· Điều phối hàng chờ nhiều mức (Multilevel Queue Scheduling - MQS)
· Điều phối hàng chờ nhiều mức có điều tiết (Multilevel Feedback Queue Scheduling - MFQS)
1.4. Điều phối CPU trong Windows NT/2000/XP/2003/VISTA
5. Những kiến thức cốt lõi: Các nguyên lý và thuật giải điều phối CPU 
6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết 

7. Giáo trình, tài liệu:

· A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne. Operating System Concepts,  John Wiley & Sons (2002): Chương 6, Mục: 6.1-6.8 (trang 151-188)

8. Câu hỏi, bài tập:

1.1. Vì sao hệ điều hành phải có chức năng điều phối CPU?

1.2. Thế nào là Điều phối có tiếm quyền?
1.3. Năm tiêu chí điều phối CPU là những tiêu chí nào?
1.4. Trình bày thuật giải điều phối FCFS.
1.5. Trình bày thuật giải điều phối PS.
1.6. Trình bày thuật giải điều phối SJFS.
1.7. Trình bày thuật giải điều phối RRS.
1.8. Trình bày thuật giải điều phối MQS.
1.9. Trình bày thuật giải điều phối MFQS.
1.10. Điều phối CPU trong Windows 2000/XP/2003/VISTA được thực hiện ra sao?
1.11. Một hệ thống có 3 tiến trình với thời điểm đến và thời gian sử dụng CPU như sau:
	Tiến trình
	Thời điểm đến (ms)
	CPU-Burst (ms)

	P1
	5
	19

	P2
	10
	7

	P3
	17
	14



     Dùng thuật giải SJFS có tiếm quyền để điều phối CPU:

a. Thể hiện bằng biểu đồ Gantt.








b. Tính thời gian chờ trung bình của các tiến trình
.




1.12. Một hệ thống có 3 tiến trình với thời điểm đến và thời gian sử dụng CPU như sau:
	Tiến trình
	Thời điểm đến (ms)
	CPU-Burst (ms)

	P1
	5
	34

	P2
	17
	23

	P3
	24
	9



     Dùng thuật giải Round-Robin với thời lượng 10 ms để điều phối CPU:

a. Thể hiện bằng biểu đồ Gantt.
b. Tính thời gian chờ trung bình của các tiến trình
.






BÀI 2
1. Tên bài: Đồng bộ hoá tiến trình
2. Số tiết dự kiến: 6 tiết 
3. Mục tiêu: Kỹ năng lập trình đồng hành và đồng bộ hoá tiến trình

4. Các đề mục chi tiết:

2.1. Cơ sở chung (Background)

· Mục đích của đồng bộ hoá tiến trình

· Phân tích giải pháp dùng biến đếm cho bài toán “Sản xuất-Tiêu thụ”
2.2. Vấn đề Đoạn tương tranh (Critical-Section Problem)

· Cấu trúc mã của tiến trình tương tranh

· Hai yêu cầu cho giải pháp đúng của vấn đề Đoạn tương tranh
· Loại trừ lẫn nhau  (Mutual Exclusion)
· Khả năng tiến triển (Progress)
2ù.3. Đèn hiệu (Semaphores)

· Định nghĩa Đèn hiệu (Semaphore Definition)

· Ứng dụng Đèn hiệu (Semaphore Usage)

· Đèn hiệu nhị phân Mutex để bảo vệ đoạn tương tranh
· Đèn hiệu Synch để đồng bộ công việc 2 tiến trình 

· Thực thi Đèn hiệu (Semaphore Implementation)
· Đèn hiệu loại Khoá xoay (Spinlock)
· Đèn hiệu có hàng chờ (Semaphore with Queue)
· Deadlocks và Starvation
2ù.4. Các bài toán kinh điển của đồng bộ hoá (Classic Problems of Synchronization)

· Bài toán “Sản xuất-Tiêu thụ” (Producer-Consumer Problem)

· Phát biểu bài toán
· Thuật giải dùng đèn hiệu (Using Semaphore)

· Thuật giải dùng thông điệp (Message-Passing)

· Bài toán “Hiền triết cùng ăn” (Dining-Philosophers Problem)
· Phát biểu bài toán

· Thuật giải 1 (Sai, Dẫn đến Deadlock)

· Thuật giải 2 (Đúng, Dùng Đèn hiệu)

2ù.5. Đồng bộ hoá trong Windows NT/2000/XP/2003/VISTA
· Đặc điểm chung

· Giải pháp cho bài toán “Sản xuất-Tiêu thụ”

· Giải pháp cho bài toán “Hiền triết cùng ăn”
5. Những kiến thức cốt lõi: Các mục đích, giải pháp và phương tiện đồng bộ hoá tiến trình
6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết 

7. Giáo trình, tài liệu:

· A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne. Operating System Concepts,  John Wiley & Sons (2002): Chương 7, Mục: 7.1-7.10 (trang 189-241)

· T.S. Tanenbaum. Modern Operating Systems, Prentice-Hall (2001): Chương 2, Mục: 2.2-2.3 (trang 33-61)

· Kỹ thuật lập trình trên môi trường Windows NT. Tập 1: Lập trình đồng hành, NXB Giáo dục, 1998.
· Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải. Lập trình Linux. Tập 1, NXB Giáo dục, 2001.

8. Câu hỏi, bài tập:

2.1. Tại sao cần phải đồng bộ hoá công việc các tiến trình?

a. Ví dụ mức vĩ mô.

b. Ví dụ mức vi mô.

2.2. Cấu trúc mã của tiến trình tương tranh.
2.3. Định nghĩa đèn hiệu với 2 tác nguyên Wait và Signal.
2.4. Sử dụng đèn hiệu nhị phân Mutex để đảm bảo tính loại trừ  lẫn nhau.
2.5. Sử dụng đèn hiệu Synch để đồng bộ công việc 2 tiến trình.
2.6. Thực thi đèn hiệu có hàng chờ.
2.7. Giải bài toán Producer-Consumer bằng phương tiện của Windows NT/2000/XP/2003.
2.8. Phát biểu bài toán Dining-Philosophers.
2.9. Phân tích thuật giải sai bài toán Dining-Philosophers (dẫn đến Deadlock).

2.10. Phân tích thuật giải đúng bài toán Dining-Philosophers (dùng đèn hiệu).
2.11. Giải bài toán Dining-Philosophers bằng phương tiện của Windows NT/2000/XP/2003/VISTA.
2.12. Những phương tiện đồng bộ hoá trong Windows NT/2000/XP/2003/VISTA.
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